	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Vận tải xi măng Hải Phòng
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	Số: 08 /HCT-HĐQT
	Hải Phòng; Ngày 30 tháng 04 năm 2013


 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
Năm báo cáo 2012
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

· Tên giao dịch: Hai Phong cement transport & trading JSC
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200577563
· Vốn điều lệ: 20.163.850.000 đồng
· Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.163.850.000 đồng
· Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng.
· Số điện thoại: 031.3540418
· Số fax: 031.3540417
· Website: vtxmhp.com
· Mã cổ phiếu (nếu có): HCT
2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo quyết định số : 1753/QĐ-BXD ngày 29/12/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Sửa chữa thuỷ -đơn vị trực thuộc Công ty xi măng Hải Phòng thành Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế số : 02000577563 ngày 20/10/2010 (thay đổi lần thứ nhất ngày 22/06/2007, lần thứ 2 ngày 13/09/2008, thay đổi lần thứ ba ngày 20/10/2010) do Sở Kế hoạch & Đầu tư HP cấp. 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

· Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Vận tải hàng hóa đường thủy, Vận tải hàng hóa đường bộ, dịch vụ bốc xúc gạt nguyên vật liệu, nạo vét luồng lạch bằng pông tông, Vận chuyển hành khách đường bộ, Kinh doanh bến bãi, Kinh doanh nhà hàng ; Vận tải hàng hóa bằng đường biển ; Kinh doanh vật liệu xây dựng.
· Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

· Mô hình quản trị: Công ty cổ phần niêm yết có vốn Nhà Nước chi phối.
· Cơ cấu bộ máy quản lý: 
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau: 












y
· Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết). 

5. Định hướng phát triển

· Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

Mục tiêu kinh doanh của công ty là bám sát chiến lược phát triển của ngành xi măng và Tổng công ty công nghiệp XMVN, Đầu tư đổi mới phương tiện vận tải, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển lĩnh vực thương mại và dịch vụ, mở rộng thị trường hoạt động; Bảo toàn và phát triển vốn.

· Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
· 
Chiến lược quản lý của công ty: theo đuổi mục tiêu xây dựng thương hiệu HCT có uy tín đối với các nhà đầu tư, mục tiêu xây dựng các tiêu chuẩn trong hoạt động của công ty đáp ứng các quy định theo ISO9001. ứng dụng những thành tựu của Internet trong quản lý để giảm chi phí kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận từ kinh doanh, hài hòa lợi ích của Nhà đầu tư và CBCNV của công ty.
· Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 
Xây dựng môi trường hoạt động xanh sạch đẹp, an toàn và tiết kiệm năng lượng, chi phí dựa vào tuyên truyền nâng cao ý thức cho CBCNV; Có ý thức đóng góp xây dựng cộng đồng nơi công ty hoạt động và các phong trào của địa phương cũng như Tổng công ty.
6. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty):
- Các rủi ro hoạt động: an toàn giao thông, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ.

- Rủi ro chính sách: biến động tăng giá xăng dầu, tiền lương tối thiểu, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế đất.
- Tài chính: chính sách tiền tệ, lãi tiền gửi, tỷ giá ngoại tệ.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

· Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp…vvv: 
Những khó khăn và thuận lợi năm 2012:
a.Thuận lợi :

- Đơn vị nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp XMVN, Công ty XMHP và các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Sự đoàn kết , quyết tâm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản suất kinh doanh, đầu tư phát triển của HĐQT, BGĐ Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Đội ngũ CBCNV lành nghề có nhiều kinh nghiệm trong khai thác vận tải thủy, vận tải bộ, xe ca, sửa chữa phương tiện và kinh doanh xi măng.

- Tình hình tài chính công ty ổn định, các công việc làm với XMHP ổn định nên đảm bảo được việc làm cho người lao động.

b.Khó khăn :

- Năm 2012 giá xăng dầu biến động 12 lần ; Giá dầu Diesel đầu năm là : 20.400đ/l ; đến 31/12/2012 là : 21.900đ/l, tăng 1.500 đ/l so với đầu năm. Một năm đơn vị sử dụng trên 300.000 lít Diesel chưa tính nhiên liệu phụ ; Vì vậy giá nhiên liệu tăng làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận của đơn vị khoảng 450 tr.đ ;

-  Do tình hình khó khăn các bên cùng chia sẻ nên giá cước vận chuyển và dịch vụ với Công ty XMHP và Công ty CP Vĩnh Thủy tạm thời giữ như cuối năm 2011. Đơn vị cũng chia sẻ một phần khó khăn bằng cách giảm giá cho thuê nhà hàng, bến Quỳnh cư cho khách hàng để cùng tồn tại.

- Phương tiện vận tải bộ và xe ca đã cũ và vào chu kỳ phải sửa chữa ; Trong khi giá các loại vật tư đầu vào ngành vận tải : săm lốp ôtô, các phụ tùng thay thế...các chi phí khác đều tăng.

- Bảo hiểm xã hội tăng 2% từ 01/01/2012 ; Lương tối thiểu từ 01/05/2012 là : 1.050.000đ tăng 27% ; làm BHXH trích nộp tăng so với năm 2011 là: 269 Tr.đ, trong đó trực tiếp làm tăng giá thành là : 195 Tr.đ ;

- Năm 2012 là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp do tình hình hình suy thoái kinh tế, nhà nước cắt giảm đầu tư công dẫn đến thị trường bất động sản ứ đọng, việc tiêu thụ xi măng giảm sút rõ rệt.

- áp lực cạnh tranh thị trường ngày càng cao đòi hỏi doanh nghiệp phải uyển chuyển để tồn tại và phát triển.

Kết quả sản xuất kinh doanh:
	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	KH 2012
	Thực hiện
	% So với KH
	So sánh  thực hiện 2012/2011

	
	
	
	
	2012
	2011
	
	Tiền
	%

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	67,806
	66,126
	64,795
	97,52
	1.331
	102,05

	2
	LNTT
	Tỷ đồng
	3,281
	3,301
	3,363
	100,6
	-62
	98,16

	3
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	2
	1,928
	2,387
	96,40
	-459
	80,77

	4
	Cổ tức
	%
	8%
	5%
	8%
	62,50
	-3%
	62,50

	5
	Lương bình quân
	Tr.®/ng-th
	4,056
	4,444
	4,045
	109,5
	398.889
	109,86

	6
	Đầu tư
	Tỷ đồng
	2,8
	1,484
	0
	53
	
	


- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/ đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề:

+ Tổng doanh thu toàn đơn vị : 66,126 tỷ đồng bằng 97,52% KH nguyên nhân chính là sản lượng tiêu thụ xi măng giảm so với cùng kỳ và kế hoạch ; Tuy nhiên tổng doanh thu chênh lệch so với kế hoạch không lớn do doanh thu từ hoạt động dịch vụ vận tải bộ và bốc xúc vượt kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 3,301 tỷ đồng vượt 0,6% KH nhưng thấp hơn so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi tăng chi phí đầu vào như : nhiên liệu, vật tư sửa chữa... ; 

+ Nộp ngân sách đạt 1,928 tỷ đồng bằng 96,4% KH do đơn vị được giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012 theo Nghị quyết số : 29/2012/QH13 ngày 21/6/2013.

+ Cổ tức dự kiến 5% so với 8% KH là do dự báo kinh tế vĩ mô còn khó khăn, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh đơn vị đề xuất mức trả cổ tức năm 2012 xin ý kiến cổ đông thông qua tại ĐHCĐ 2013  là 5% .

+ Thu nhập bình quân của người lao động 4,4 Tr.đ/người-tháng tuy chưa cao nhưng đơn vị đã cố gắng bố trí lao động hợp lý, tìm kiếm thêm việc làm để đảm bảo thu nhập ổn định.

2. Tổ chức và nhân sự 

· Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác):
	stt
	Họ và Tên
	Chức danh
	Số cổ phần 
	Ghi chú

	1
	Ông Vũ Xuân Bằng
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
	686.404
	

	2
	Ông Khoa Năng Tuyên
	Ủy viên HĐQT-Phó Giám đốc công ty
	200.000
	

	3
	Ông Phạm Thế Hưng
	Ủy viên HĐQT-Trưởng phòng Tài chính Kế toán
	5.000
	


· Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm): Trong năm không có thay đổi nhân sự ban điều hành.
· Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:
+ Tổng số CBCNV năm 2012: 150 người, trong đó:
	Trình độ ngư​ời lao động
	Năm  2012
	Tỷ lệ %

	Trình độ Cao học
	2
	1,3%

	Trình độ Đại học
	16
	8,6%

	Trình độ cao đẳng, trung cấp
	2
	2,6%

	Công nhân kỹ thuật
	130
	87,4%

	Tổng lao động
	150
	100%


b. Chính sách đối với người lao động

· Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h đối với các bộ phận văn phòng.   

Khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất, kinh doanh các nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước và có đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. 

Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản được bảo đảm theo đúng quy định của Bộ luật lao động. 

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. 

· Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có trình độ, ưu tiên người lao động có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc và có năng lực. Trong thời gian tới sẽ ưu tiên tuyển dụng và có chính sách đãi ngộ thoả đáng đối với những cán bộ có kinh nghiệm quản lý dự án phục vụ cho mục tiêu đầu tư và phát triển Công ty.  

Đào tạo: Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kỹ năng về quản lý đối với cán bộ quản lý, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cán bộ. 

· Đào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc. 

· Đào tạo tại nơi làm việc: tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ, năng lực của người nhân viên Công ty sẽ phân công công việc phù hợp từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao hơn. Những nhân viên thuộc bộ phận nào sẽ được phụ trách bộ phận đó trực tiếp hướng dẫn, đào tạo và phân công.

· Đào tạo không thường xuyên: Công ty khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí cho người lao động nâng cao trình độ, kiến thức để làm việc cho Công ty hiệu quả hơn.   

Công ty có chế độ lương riêng và bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật. Nhằm khuyến khích động viên mức độ đóng góp của cán bộ công nhân viên trong Công ty, góp phần tăng năng suất và chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách trả lương theo công việc và bình xét các danh hiệu thi đua như lao động giỏi, chiến sỹ thi đua cấp công ty, Tổng Công ty, Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Công ty xét thưởng thêm cho các cán bộ, tập thể nhân viên có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng cách thưởng theo năm.  

Công ty thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên, tổ chức đi nghỉ mát, duy trì phong trào Văn- Thể - Mỹ. 

3. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. 

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết):

- Trong năm 2012 đơn vị mua thêm 03 xe Hoa Mai tự đổ trọng tải 7T để phục vụ nhu cầu vận chuyển xi măng bán lẻ và sản phẩm đá cốt liệu cho Công ty XMHP , tổng chi đầu tư thuần 03 xe là : 1,483 tỷ đồng.

- Đơn vị đang tích cực phối hợp với bên thi công để hoàn thiện tàu HB68 trọng tải 2.000T dự kiến đưa vào khai thác năm 2013; Tổng đầu tư khoảng 17 tỷ đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết): Đơn vị không có công ty con, công ty liên kết.
5. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	% tăng giảm

	* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức


	43.728.575.746

62.728.855.569
2.194.489.248
1.168.710.693

3.363.199.941

2.522.399.956

8%
	45.697.823.373

62.163.225.940

844.495.370

2.416.958.840

3.301.454.210

2.723.699.722

5%
	104,50

99,10

40,31

206,81

98,16

107,98

62,50


· Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất):
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	Các chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	5,36

5,29
	3,83

3,78
	-1,53

-1,51



	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	6,37%

6,81%
	9,69%

10,73%
	3,32%

3,92%

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	285,27

1,43
	291,46

1,36
	6,19

-0,07

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

. . . . . . . . .
	4,02%

6,16%

5,76%
3,50%

	4,38%

6,60%

5,96%

1,42%
	0,36%

0,44%
0,2%

-2,08%



5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài:
- Tổng số cổ phiếu:                           2.016.385 CP.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.016.385 CP.

- Số lượng cổ phiếu phổ thông:        2.016.385 CP.

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác. 
	stt
	Cổ đông
	Tỷ lệ %
	Đầu kỳ 
	Cuối kỳ

	1
	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
	53,86
	10.860.400.000
	10.860.400.000

	2
	Cổ đông khác
	46,14
	9.303.450.000
	9.303.450.000

	
	Tổng cộng
	100
	20.163.850.000
	20.163.850.000


c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu...vvv thành cổ phần: Trong năm 2012 không có phát sinh.
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch: Trong năm 2012 không có phát sinh.
e) Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán:Trong năm 2012 không có phát sinh.
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có):
+ Sản lượng tiêu thụ xi măng của đơn vị đạt 31.331 tấn bằng 85,83% KH ; giảm 4.886 tấn so với cùng kỳ ; giảm 5.172T so với KH dẫn đến làm giảm doanh thu kinh doanh xi măng trên 5 tỷ đồng.

+ Sản lượng dịch vụ đạt và vượt do việc làm cho XMHP ổn định : sản lượng vận tải bộ và xúc gạt vượt KH lần lượt là : 27,21% và 46,37% do phục vụ vận chuyển Cliker nội bộ cho XMHP tăng. Cuối năm XMHP thêm sản phẩm đá cốt liệu nên đơn vị có thêm việc vận chuyển đá từ khai trường về trạm đập góp phần tăng sản lượng vận tải bộ.
+ Sản lượng xe ca đạt 100,99%KH song chỉ bằng 99,62% so với cùng kỳ do cầu Bính thông xe từ tháng 11/2012 ; Mặt khác phát sinh chở đội bóng XMHP năm 2012 không nhiều như những năm trước.

+ Sản lượng vận tải thủy chỉ đạt 87,23% KH do đơn vị phải ký hợp đồng vận chuyển sét qua công ty Vĩnh Thủy, Đơn vị này có một tàu trọng tải 1.000 T cũng tham gia vận chuyển.

*Các giải pháp đã thực hiện năm 2012 :

- Điều hành bám sát mục tiêu hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2012.

- Tăng cường các giải pháp tiêu thụ xi măng, tập trung thu hồi công nợ.

- Đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông, PCCC, an toàn lao động.

- Tiết kiệm chi phí, rà soát lại các định mức tiền lương, nhiên liệu, vật tư.

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Bố trí cơ cấu lao động hiệu quả, đối với lao động dôi dư đơn vị bố trí chọc máng quét đường cho XMHP để tăng thu nhập, bố trí tổ sửa chữa phương tiện và bến bãi không phải thuê ngoài. 

· Những tiến bộ công ty đã đạt được:
+ Mặc dù năm 2012 tình hình chung rất khó khăn nhưng đơn vị đã duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Đơn vị đã đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản : Lợi nhuận trước thuế, tiền lương, nộp ngân sách. 

+Công tác an toàn lao động và đầu tư trang thiết bị an toàn được quan tâm đúng mức hạn chế các rủi ro làm thiệt hại đến SXKD.

+ Công tác sửa chữa đã làm tốt để đảm bảo cho phương tiện hoạt động an toàn đáp ứng kế hoạch vận chuyển, tiết kiệm chi phí vật tư và nhân công sửa chữa.

+ Tiêu thụ xi măng mặc dù rất khó khăn nhưng Lãnh đạo công ty đã có giải pháp kịp thời : Thành lập Tổ thị trường để tiếp thị và khảo sát thị trường, phát động phong trào toàn thể CBCNV công ty tham gia bán xi măng, chính sách bán hàng linh động về giá cả ; Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nhà phân phối khác, chính sách khuyến mại cho khách hàng làm đà cho tiêu thụ xi măng 2013.

+ Công tác khai thác thêm hợp đồng dịch vụ vận chuyển với xe ca và vận tải thủy làm tăng thêm sản lượng và doanh thu cho đơn vị.

a) Tình hình tài chính

b)  Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh):
	Tổng giá trị tài sản: 45.697.823.373 đồng

Tài sản ngắn hạn: 16.953.917.861 đồng chiếm 37,10 % Tổng tài sản

Tài sản dài hạn:    28.743.905.512 đồng = 62,90 % Tổng tài sản


c) Tình hình nợ phải trả

· Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Tình hình công nợ không có biến động lớn
Nợ phải trả: 4.428.874.509 đồng = 9,69 % Tổng nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu: 41.268.948.864 = 90,31% Tổng nguồn vốn
· Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: 

Công ty chưa phải sử dụng vốn vay và không có phát sinh bằng ngoại tệ vì vậy không bị ảnh hưởng nhiều bởi tỷ giá; Tuy nhiên lãi suất ngân hàng giảm làm giảm doanh thu hoạt động tài chính so với năm 2011. Các khoản nợ phải thu có xu hướng tăng do XMHP không cho đối trừ giữa nợ phải thu cước vận chuyển, dịch vụ với phải trả tiền mua xi măng;  Mặt khác một số khách hàng chiếm dụng vốn có xu hướng tăng. Các khoản nợ quá hạn Công ty đã trích lập dự phòng theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.
2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Kiện toàn bộ máy quản lý, bổ nhiệm một số cán bộ trẻ có năng lực làm trưởng phó phòng các đơn vị.

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ theo quy trình.
3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
 Kế hoạch SXKD 2013:

- Chỉ tiêu sản lượng :

	STT
	Hoạt động
	§VT
	Kế hoạch ngân sách  năm 2013

	1
	Kinh doanh XM
	TÊn
	36.000

	2
	Vận tải thuỷ
	TÊn
	278.400

	3
	Vận tải bộ
	TÊn
	680.000

	4
	Bốc, xúc, gạt
	TÊn
	420.000

	5
	Xe ca
	Chuyến
	7.488


- Chỉ tiêu tài chính :

	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch ngân sách  năm 2013

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	67,69

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	3,35

	3
	Cổ tức dự kiến
	%
	≥5%

	4
	Thu nhập bình quân
	®ång/ng­êi-th¸ng
	4.500.000

	5
	Đầu tư
	Tỷ đồng
	3,1


Do tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, Công ty dự tính các năm tiếp theo tăng trưởng 5% mỗi năm.
4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): Không có.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Trong nhiệm kỳ II HĐQT đã họp thực hiện đúng chức năng quyền hạn của HĐQT và kịp thời chỉ đạo giám sat cơ quan điều hành triển khai những nội dung chính sau: Các nội dung chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên, thanh lý tài sản để thu hồi vốn, Các giải pháp tiết kiệm chi phí, công tác đàm phán với khách hàng về điều chỉnh cước vận tải và dịch vụ do tăng giá xăng dầu, công tác đầu tư, chỉ đạo thành lập tổ khảo sát thị trường, giao cơ quan điều hành nghiên cứu cơ chế để thúc đẩy bán hàng và dịch vụ, thành lập ban thu hồi nợ,  chỉ đạo công tác bàn giao khu vực Âu đà cho Công ty CP đô thị XMHP, công tác đào tạo tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ, cơ chế giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ trước tuổi, các biện pháp hoàn thành kế hoạch ngân sách …;

Hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, chịu sự giám sát của Ban kiểm soát và cổ đông. HĐQT đã cử ra Ban giám đốc điều hành để tổ chức sản xuất và điều hành doanh nghiệp thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện chế độ họp giao ban và báo cáo định kỳ bằng văn bản, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD theo phân cấp quản lý. 

HĐQT đã phân công cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo ở các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành SXKD của công ty. 

Đã xem xét bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý các phòng ban theo đề nghị của Ban Giám đốc.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc cơ quan quản lý bám sát mục tiêu ĐHCĐ đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện chế độ công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo quản lý vốn của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo Thông tư số: 33/2005/TT-BTC.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch ngân sách năm trình Tổng công ty phê duyệt.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, đóng đầy đủ BHXH cho người lao động theo quy định, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, Điều lệ công ty.

- Chỉ đạo cơ quan điều hành làm tốt công tác an toàn lao động, PCCC, an ninh trật tự, công tác từ thiện, chăm lo đời sống cho người lao động.

- Tạo điều kiện mọi mặt cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động: tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công có rất nhiều thành tích được công đoàn Tổng công ty và công đoàn ngành khen thưởng hàng năm.

- Được Tổng công ty đánh giá xếp hạng Doanh nghiệp đạt loại A trong 5 năm liên tục; HĐQT, Ban Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: 
Trong năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô có rất nhiều khó khăn, Ban Giám đốc công ty đã triển khai các giải pháp kịp thời và đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).
1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).
	stt
	Họ và Tên
	Chức danh
	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
	Ghi chú

	1
	Ông Vũ Xuân Bằng
	Chủ tịch HĐQT
	686.404
	

	2
	Ông Khoa Năng Tuyên
	Ủy viên 
	200.000
	

	3
	Ông Đặng Văn Hải
	Ủy viên 
	900
	Không trực tiếp điều hành

	4
	Ông Phạm Thế Hưng
	Ủy viên 
	5.000
	

	5
	Ông Đinh Văn Liêm
	Ủy viên 
	0
	


b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban): 
+ Ban Tài chính: Ông Phạm Thế Hưng

+ Ban Kinh doanh: Ông Đinh Văn Liêm
+ Ban kỹ thuật pháp chế: Ông trần Quan Hiển 
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

	Stt
	Số Nghị quyết/ Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	1
	05/HCT-H§QT
	13/03/2012
	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán: 22/04/2012 để tổ chức §HĐC§ thường niên 2012 và tạm ứng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%/CP. 

	1
	13/HCT-H§QT
	20/04/2012
	Về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 và Nội dung Đại hội. 

	3
	27/HCT-HĐQT
	29/10/2012
	Đánh giá kết quả thực hiện sxkd 9 tháng đầu năm 2012; Rà soát các chỉ tiêu thực hiện 2012 làm cơ sở xây dựng ngân sách 2013; giải pháp sớm đưa tàu biển vào hoạt động.

	4
	24/HCT-HĐQT
	19/12/2012
	Đánh giá kết quả thực hiện sxkd 2012; Giao Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng rà soát phương án xây dựng ngân sách 2013 khả thi.

	5
	25/HCT-HĐQT
	24/12/2012
	Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu ngân sách trình Tổng công ty.


d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hội đồng quản trị công ty có 01 đồng chí không tham gia điều hành là đồng chí: Đặng Văn Hải- Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Vicem XMHP; Trong kỳ tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT và có những đóng góp kịp thời trong định hướng chiến lược của công ty.
e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp): 
+ Ban tài chính: Hoàn thành kiểm toán BCTC bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn                             tài chính quốc tế IFC; Công bố thông tin theo quy định.

       + Ban kinh doanh: Hoàn thiện các hợp đồng kinh tế; Thành lập tổ khai thác thị trường; Đẩy mạnh khai thác dịch vụ; 

       + Ban kỹ thuật pháp chế: Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tăng cường khâu kiểm tra giám sát thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; Giải quyết chế độ cho người lao động, tuyển dụng nhân sự.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Tất cả các thành viên HĐQT đều đã qua các lớp về quản trị công ty do Viện đào tạo của Vicem tổ chức hàng năm cho cán bộ quản lý ngành xi măng. 
2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).
	stt
	Họ và Tên
	Chức danh
	Số cổ phần có quyền biểu quyết
	Ghi chú

	1
	Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
	Trưởng BKS- Phó trưởng phòng TCKT XMHP
	200.000
	Không trực tiếp điều hành

	2
	Ông Trần Quang Hiển
	Ủy viên BKS-Trưởng phòng TCLĐ HCT
	0
	

	3
	Bà : Hồ Thị Vân
	Ủy viên BKS- Phó Trưởng phòng TCLĐ XMHP
	1.120
	Không trực tiếp điều hành


b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp):
Hoạt động của Ban kiểm soát đi liền với hoạt động của Công ty, định kì hàng quí Ban kiểm soát triệu tập để hội ý cũng như kiểm tra rà soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty theo qui định hiện hành nhằm chấn chỉnh, tham gia, góp ý kịp thời với các phòng ban nghiệp vụ cũng như tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành về công tác quản lí, quản trị doanh nghiệp.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ):
Mức thù lao của BKS năm 2012 như sau: 

+ Trưởng BKS: 2.200.000 đ/tháng           +Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/tháng.
+ Ủy viên BKS: 1.700.000 đ/tháng.          + Ủy viên HĐQT: 2.200.000 đ/tháng
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên): Trong kỳ không có phát sinh.
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên): Trong kỳ không có phát sinh.
d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty): BKS đã thực hiện đúng chức năng quyền hạn trong việc giám sát hoạt động của công ty theo quy định cua pháp luật.
VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Không có
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp):
Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty IFC được đăng tải trên Website của công ty: vtxmhp.com
	
	Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

	
	Vũ Xuân Bằng
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